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ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC PROTEIN THÔ LÊN SỰ SINH
TRƯỞNG, PHÁT DỤC VÀ TỈ LỆ ĐẺ CỦA GÀ SAO Ở HUYỆN

THÁP MƯỜI, TỈNH ĐỒNG THÁP

� ThS. Trần Thị Kim Thúy (*)

Tóm tắt

Một nghiên cứu gồm hai thí nghiệm nuôi dưỡng được thực hiện tại nông hộ của huyện Tháp
Mười, tỉnh Đồng Tháp. Thí nghiệm 1 thực hiện trên gà Sao hậu bị từ 16-23 tuần tuổi ăn khẩu
phần có mức protein thô 15% cho trọng lượng gà bắt đầu đẻ, hệ số chuyển hóa thức ăn và chi phí
thức ăn thấp nhất (P<0,05). Thí nghiệm 2 thực hiện gà Sao sinh sản từ 24-35 tuần tuổi ăn khẩu
phần có mức protein thô 19% có tỷ lệ đẻ, sản lượng trứng và tuổi bắt đầu đẻ tốt nhất.

Từ khóa: gà Sao sinh sản, protein thô, sản lượng trứng.

1. Đặt vấn đề

Chăn nuôi gà nói riêng và chăn nuôi gia cầm nói chung là nghề sản xuất lâu đời và chiếm
một vị trí quan trọng ở nước ta. Từ đó, đã góp phần quan trọng trong việc cung cấp nguồn
protein chất lượng cao cho con người. Tuy nhiên, với sự tiến bộ của xã hội, nhu cầu tiêu dùng
ngày nay không những đòi hỏi về số lượng mà còn cần sự đa dạng về sản phẩm và nâng cao
về chất lượng. Vì vậy, bên cạnh việc phát triển chăn nuôi các giống gia cầm công nghiệp có
năng suất cao, cần đẩy mạnh phát triển một số giống gà đặc sản như: gà Ác, gà H'mông, gà
Sao… Đây là một trong những giống gà đặc sản trên thế giới, có chất lượng thịt, trứng đặc biệt
thơm ngon [12].

Gà Sao có nhiều đặc điểm như: sức đề kháng cao, dễ nuôi, thích nghi với nhiều vùng
sinh thái. Đặc biệt gà Sao không mắc các bệnh như: Marek, Gumboro, Leucosis. Đây là một
trong những đặc điểm nổi bật của gà Sao. Hiện nay, gà Sao đã được chuyển giao nuôi rộng
rãi ở nhiều địa phương bằng hệ thống nuôi chăn thả và tận dụng nguồn thức ăn sẵn có. Tuy
nhiên, hệ thống nuôi này cung cấp sản phẩm và nguồn con giống còn nhiều hạn chế. Ngoài
ra, gà Sao cũng được nuôi nhốt hoàn toàn và được cho ăn thức ăn tự trộn như bắp, cám, lúa,
bột cá… nhằm đảm bảo hàm lượng protein thô (CP) và mức năng lượng cho gà để cung cấp
sản phẩm kịp thời và nhân rộng nguồn con giống đến cho người chăn nuôi. Do đó, chúng tôi
tiến hành nghiên cứu sự ảnh hưởng của các mức protein thô lên sự sinh trưởng phát dục và tỉ
lệ đẻ của gà Sao ở huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Trên cơ sở đó chúng tôi xác định mức
protein thô thích hợp trong khẩu phần ở các giai đoạn nuôi hậu bị và sinh sản của gà Sao tại
huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Từ đó, chúng tôi tìm ra quy trình nuôi dưỡng phù hợp cho
giống gà Sao ở huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

(*) Khoa Sư phạm Hóa - Sinh - Kỹ thuật Nông nghiệp, Trường Đại học Đồng Tháp.



TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP Tạp chí Khoa học số 06 (12-2013)

64

2. Nội dung nghiên cứu

2.1. Vật liệu nghiên cứu

- Thí nghiệm 1 được tiến hành trên 150 con gà Sao ở giai đoạn 16-23 tuần tuổi. Khẩu
phần thí nghiệm được bố trí ở bảng 1.

Bảng 1. Công thức khẩu phần thí nghiệm 1 giai đoạn gà Sao hậu bị

Ghi chú: ME: năng lượng trao đổi; CP: protein thô.

- Thí nghiệm 2 được thực hiện trên 120 con gà Sao ở giai đoạn 24-35 tuần tuổi. Khẩu
phần thí nghiệm được bố trí ở bảng 2.

Bảng 2. Công thức khẩu phần thí nghiệm gà Sao sinh sản



TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP Tạp chí Khoa học số 06 (12-2013)

65

2.2. Phương pháp nghiên cứu

- Thí nghiệm 1 được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức tương ứng 5 khẩu
phần, 3 lần lặp lại, mỗi đơn vị thí nghiệm gồm 8 con gà Sao mái và 2 con gà Sao trống.

Các chỉ tiêu theo dõi:

+ Chỉ tiêu tăng trọng:
                       Trọng lượng cuối thí nghiệm - Trọng lượng đầu thí nghiệm

Trọng lượng bình quân (g/con/ngày)  =
          Số ngày thí nghiệm

+ Lượng thức ăn và dưỡng chất tiêu thụ (g/con/ngày): DM, OM, CP, ME.

+ Tiêu tốn thức ăn (TTTA) (g/con/ngày): Thức ăn cho gà ăn được cân vào các thời điểm
cho ăn trong ngày trừ đi thức ăn thừa vào đầu buổi sáng hôm sau của từng đơn vị nghiệm thức
trong suốt thời gian thí nghiệm.

+ Hệ số chuyển hoá thức ăn (FCR)

            Tổng số thức ăn ăn vào
  FCR  =

       Tăng trọng của gà trong thời gian thí nghiệm

- Thí nghiệm 2 được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức tương ứng 5 khẩu
phần, 3 lần lặp lại, mỗi đơn vị thí nghiệm 6 con gà Sao mái và 2 con gà Sao trống.

Các chỉ tiêu theo dõi:

+ Lượng thức ăn và dưỡng chất tiêu thụ (g/con/ngày): DM, OM, CP, ME.

+ Tuổi gà bắt đầu đẻ: theo dõi gà bắt đầu đẻ ở tỉ lệ 5%.

+ Tỉ lệ đẻ của gà (%): là tỉ lệ (%) giữa tổng số trứng đẻ trên tổng số gà mái có mặt trong
chuồng (phương pháp Hen day).

+ TTTA (g/con/ngày): Thức ăn cho gà ăn được cân vào các thời điểm cho ăn trong ngày
trừ đi thức ăn thừa vào đầu buổi sáng hôm sau của từng đơn vị nghiệm thức trong suốt thời
gian thí nghiệm.

+ Hệ số chuyển hóa thức ăn (kg thức ăn/10 quả trứng) (FCR)

  Tổng thức ăn tiêu tốn trong tuần
                      FCR =

        Tổng số trứng trong tuần

- Thu thập số liệu: Gà thí nghiệm sẽ được cân vào đầu thí nghiệm và vào mỗi tuần. Lượng
thức ăn ăn vào và thức ăn dư thừa được ghi nhận hàng ngày. Mẫu thức ăn rời và hỗn hợp được
lấy ở mỗi tuần với số lượng mẫu là: 80 mẫu và được phân tích ở Phòng thí nghiệm Khoa Nông
nghiệp - Đại học Cần Thơ.
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3. Kết quả và thảo luận
3.1. Ảnh hưởng của các mức độ protein trong khẩu phần nuôi gà Sao hậu bị ở giai

đoạn 16-23 tuần tuổi
3.1.1. Lượng thức ăn và dưỡng chất ăn vào của gà Sao hậu bị ở giai đoạn 16-23 tuần tuổi

Bảng 3. Dưỡng chất tiêu thụ của gà Sao hậu bị (g/con/ngày)

Ghi chú: DM: vật chất khô; OM: chất hữu cơ; các giá trị trung bình mang các chữ a, b, c, d trên cùng một

hàng là khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức P< 0,05; SEM/P: trung bình độ lệch chuẩn so xác suất thống kê.

Qua bảng 3 cho thấy lượng DM, OM tiêu thụ cao ở nghiệm thức CP15%, CP16% và CP17%
và thấp ở nghiệm thức CP18% và CP19% và khác biệt nhau có ý nghĩa thống kê. Lượng DM
và OM tiêu thụ giảm dần từ nghiệm thức CP15% đến CP19%, điều này được giải thích do ở
các nghiệm thức có hàm lượng CP trong khẩu phần thấp gà ăn vào lượng DM cao hơn. Lượng
CP ăn vào của gà Sao hậu bị tăng dần từ nghiệm thức CP15% đến CP19%, thấp nhất ở nghiệm
thức CP15% là 12,9 g/con/ngày và cao nhất ở nghiệm thức CP19% là 15,0 g/con/ngày. Lượng
ME tiêu thụ giảm dần từ nghiệm thức CP15% đến CP19%, điều này được giải thích do ở các
nghiệm thức có hàm lượng CP trong khẩu phần thấp gà ăn vào lượng ME cao hơn.

3.1.2. Trọng lượng đầu thí nghiệm, trọng lượng cuối thí nghiệm, tăng trọng hàng ngày, hệ
số chuyển hóa thức ăn và hiệu quả kinh tế của gà Sao hậu bị

Bảng 4. Trọng lượng đầu, trọng lượng cuối, tăng trọng, hệ số chuyển hóa thức ăn và
hiệu quả kinh tế của gà Sao hậu bị

Ghi chú: Xem bảng 3.
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Biểu đồ 1. Tăng trọng của gà Sao hậu bị (g/con/ngày)

Qua bảng 4 và biểu đồ 1 cho thấy trọng lượng trung bình của gà Sao hậu bị đầu thí nghiệm
ở năm nghiệm thức là tương đương nhau từ 1.438-1.532g. Trọng lượng cuối và tăng trọng của
gà Sao ở các nghiệm thức khác nhau không có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên, ta thấy trọng
lượng ở nghiệm thức CP15% có khối lượng cơ thể 1.505 (g/con/ngày) và tăng khối lượng cơ
thể cao nhất (12,2 g/con/ngày), còn ở các nghiệm thức có CP16%, CP17%, CP18%, CP19%
có tăng trọng thấp là: 10,4, 10,9, 10,2 và 9,3 g/con/ngày. Do đó ta thấy nếu tăng CP lên 16%
thì không cải thiện so với 15%.

Đồng thời cũng qua chỉ tiêu về chi phí thức ăn/con gà ta thấy ở nghiệm thức CP15% có
mức chi phí thấp nhất so với các nghiệm thức còn lại.

Từ đó cho thấy nuôi gà Sao hậu bị giai đoạn 16-23 tuần tuổi với ME 11,6 MJ/kg thức ăn
và CP15% là thích hợp.

Ta thấy FCR ở các nghiệm thức khác nhau không có ý nghĩa thống kê, ở nghiệm thức
CP15%, CP17% và CP18% có FCR thấp. FCR ở nghiệm thức CP16% và CP19% là cao. Qua
đó cho thấy rằng ở các nghiệm thức có CP15% và CP17% cải thiện được tăng trọng hàng
ngày và FCR giảm. Tuy nhiên chi phí thức ăn ở nghiệm thức CP17% cao hơn so với chi phí ở
nghiệm thức CP15%.
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3.2. Ảnh hưởng của các mức độ protein trong khẩu phần trên năng suất sinh sản
của gà Sao ở giai đoạn 24-35 tuần tuổi

Bảng 5. Dưỡng chất tiêu thụ của gà Sao sinh sản (g/con/ngày)

Ghi chú: Xem bảng 3

Ta thấy lượng DM, OM tiêu thụ cao ở nghiệm thức CP16% và CP19% và thấp ở nghiệm
thức CP17,5%, CP20,5% và CP22% và khác biệt nhau có ý nghĩa thống kê.

Lượng CP ăn vào của gà Sao sinh sản tăng dần từ nghiệm thức CP16% đến CP22%, thấp
nhất ở nghiệm thức CP16% là 13,1 g/con/ngày và cao nhất ở nghiệm thức CP22% là 16,6 g/
con/ngày. Lượng ME tiêu thụ cao ở nghiệm thức CP16%, CP17,5% và CP19% và thấp ở nghiệm
thức CP20,5% và CP22% và khác biệt nhau có ý nghĩa thống kê. Lượng ME tiêu thụ giảm
dần từ nghiệm thức CP16% đến CP19%, điều này được giải thích do ở các nghiệm thức có
hàm lượng CP trong khẩu phần thấp gà ăn vào lượng ME cao hơn.

Bảng 6. Ảnh hưởng của các mức độ protein thô lên tỷ lệ đẻ, tiêu tốn thức ăn và hệ số
chuyển hóa thức ăn

Ghi chú: Xem bảng 3.
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Biểu đồ 2. Tỉ lệ đẻ của gà Sao sinh sản

Qua bảng 6 và biểu đồ 2 cho thấy tuổi đẻ đầu tiên của gà Sao thí nghiệm thấp nhất ở
nghiệm thức CP19% (179 ngày) và cao nhất ở nghiệm thức CP22% (187 ngày). Tuổi đẻ đầu
tiên của gà Sao trong thí nghiệm của chúng tôi hơi cao hơn so với tuổi đẻ của gà Sao trong kết
quả nghiên cứu của Adeyemo et al. (2006) (thấp nhất là 152 ngày và cao nhất là 165 ngày),
điều này có thể giải thích là do điều kiện nuôi như: nhiệt độ, ẩm độ… có ảnh hưởng đến tuổi
đẻ của gà Sao.

Tỷ lệ đẻ của gà Sao thí nghiệm thấp nhất ở nghiệm thức CP16% (39,10%) và cao nhất
ở nghiệm thức CP19% (63,99%), sự khác biệt có ý nghĩa với P<0,05.

FCR (kg thức ăn/10quả trứng) của gà Sao thí nghiệm thấp nhất ở nghiệm thức CP22%
(1,53kg thức ăn/10 quả trứng) và cao ở nghiệm thức CP16% và CP19% (1,93kg thức ăn/10
quả trứng), sự khác biệt nhau giữa các nghiệm thức có ý nghĩa thống kê với P<0,05.

4. Kết luận

Nuôi gà Sao hậu bị giai đoạn từ 16-23 tuần tuổi với khẩu phần có CP là 15% và ME là
11,6 MJ/kg thức ăn cho tăng trọng và hiệu quả kinh tế cao nhất.

Nuôi gà Sao sinh sản giai đoạn từ 24-35 tuần tuổi với khẩu phần có CP là 19% cho tỉ lệ
đẻ cao nhất (63,99%) và tuổi đẻ đầu tiên là 179 ngày./.
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Summary

A study with 2 experiments was carried out at a household of Thap Muoi district, Dong
Thap Province. The first experiment was conducted on Guinea fowls pullets from 16 to 23
weeks of age. They were fed with the diet of 15% crude protein and started to gain weight
and lay eggs with the lowest food conversion ratio and feeding cost (P<0.05). The second
experiment was done with laying hen Guinea fowls from 24 to 35 weeks of age. Their diet
was of 19% crude protein. These hens were the best in terms of egg productivity, quantity
and initial laying age.
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